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                                  CÂU NGHI VẤN (tiếp)
	III. Những chức năng chính khác.
1/ Ví dụ sgk/21.
a. Những người……bây giờ? -> Bộc lộ cảm xúc, tình cảm
b. Mày đấy à ? Đe dọa
c. Có biết không ?....? ….à ?
-> Đe dọa
d. Cả đoạn trích -> Khẳng định
e. Con gái…ấy! -> Sự ngạc nhiên.
2.Ghi nhớ ( SGK )
II. Luyên tập.
Bài tập 1.
a. Con người ….ăn ư?
->Bộc lộ cảm xúc, thái độ ngạc nhiên.
b. Trừ câu “Than ôi!”. Còn lại tất cả là câu nghi vấn.
-> Phủ định
c. Sao ta …rơi?
-> Cầu khiến.
Bài tập 2.    Bảng phụ
Bài tập 3.
a. Bạn có thể kể cho mình nghe nội dung của bộ phim “Mùa quýt chín” được không ?
b. Sao lại có người cô độc ác như thế nhĩ ?
( Trong lòng mẹ )
Bài tập 4.
- Dùng để chào
- Người nghe, người nói có quan hệ thân mật


      

       THUYẾT MINH VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP ( CÁCH LÀM )

	I. Giới thiệu một phương pháp (cách làm).
1. Ví dụ:
a. Chính -> phụ
   Đơn giản -> phức tạp
b. Thứ tự trước -> sau
* Ghi nhớ (sgk /26).
II. Luyện tập.
Bài tập1.
Thuyết minh một trò chơi: Chơi ô ăn quan
Dàn ý
a. Mở bài: Là một trò chơi dân gian, phổ biến đối với trẻ em
Thân bài: Số người chơi: 2 người trở lên
- Dụng cụ chơi: Các viên sỏi
- Cách chơi: Thế nào thì thắng, thế nào thì thua, thế nào là phạm luật…
c. Kết bài:
Bài tập 2. 
Phương pháp nhanh
- Đọc thầm
- Đọc thu nhận ý ( Câu, từ, chủ đề )
- Nhìn bao trùm đoạn, trang sách
- Đọc theo đường dọc


 
	                 TỨC CẢNH PÁC BÓ (Hồ Chí Minh)
I. Vài nét về tác giả - tác phẩm.
1/ Tác giả:
2/ Tác phẩm: 2/ 1941 Bác Hồ trở về trực tiếp lãnh đạo CM trong nước.
II.Đọc - tìm hiểu chú thích.
1. Đọc
2. Tìm hiểu chú thích
III. Đọc-hiểu văn bản.
1/ Cảnh sinh hoạt và làm việc của Bác ở Pác - Bó.
Sáng ra bờ suối tối vào hang.
-> Phép đối.
-> Sinh hoạt làm việc đều đặn bên trong suối
- Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng ->Ăn uống kham khổ vẫn thư thái say mê cuộc sống cách mạng.
2/ Cảm nghĩ của Bác.
- “Cuộc đời CM thật là sang”.
-> Lạc quan tin tưởng vào sự nghiệp CM . Hạnh phúc lấy lý tưởng cứu nước làm lẽ sống,
III. Tổng kết.
Ghi nhớ : SGK



	                  CÂU CẦU KHIẾN
I. Đặc điểm hình thức và chức năng
1. Ví dụ. (sgk)
2. Nhận xét
  Câu cầu khiến là:
a, - Thôi đừng lo lắng.  (Khuyên bảo)
    - Cứ về đi.                 (Yêu cầu)
b, Đi thôi con.               (Yêu cầu)
* Hình thức:
 - Có từ cầu khiến: đừng, đi, thôi
 - Kết thúc bằng dấu chấm than hoặc dấu chấm.
* Chức năng:  Dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo ...
c, Nhận xét câu “Mở cửa”:
    Câu 1: dùng để trả lời câu hỏi - Câu trần thuật: Thông tin sự kiện
    Câu 2: dùng để đề nghị, ra lệnh - Câu cầu khiến
* Chú ý: 
    Dùng dấu (.) trong trường hợp ý cầu khiến không được nhấn mạnh.
3. Ghi nhớ  (sgk - 31)
II.  Luyện tập (HS TỰ LÀM)
Bài 1. Nhận diện.
* Đặc điểm hình thức: có từ cầu khiến.
 a,  Hãy          (vắng CN: Con - chỉ Lang Liêu)
 b,  đi             (CN: ông giáo - ngôi thứ 2 số ít)
 c, đừng  (CN: chúng ta - ngôi thứ nhất số nhiều)
* Nếu thay đổi CN thì:
- Câu a: Thêm CN -> ko thay đổi ý nghĩa làm cho đối tượng tiếp nhận được thể hiện rõ hơn và yêu cầu nhẹ nhàng, tình cảm hơn.
- Câu b: Bỏ CN -> ý nghĩa không thay đổi, nhưng yêu cầu mang tính chất ra lệnh, kém lịch sự hơn.
- Câu c: Thay CN (Các anh) -> ý nghĩa cơ bản của câu thay đổi (Ko có người nói)
Bài 2.* Câu cầu khiến:
a, Thôi ... ấy đi.
  -> Có từ cầu khiến, vắng CN.
b, Các em đừng khóc.
  -> Có từ cầu khiến, CN ngôi thứ 2 số nhiều.
c, Đưa tay cho tôi mau! Cầm lấy tay tôi này!
   -> Vắng CN - không có từ cầu khiến, chỉ có ngữ điệu cầu khiến, dấu (!)
Bài 3.- Giống: Đều là câu cầu khiến có từ ngữ cầu khiến “hãy”
 - Khác: 
    + Câu a: Vắng CN, có từ cầu khiến và ngữ điệu cầu khiến -> mang tính chất ra lệnh. 
   + Câu b: Có CN “Thầy em” (ngôi thứ 2 - số ít), ý nghĩa cầu khiến nhẹ hơn (khích lệ động viên), thể hiện rõ tình cảm của người nói với người nghe. 
Bài 4.- Có mục đích cầu khiến
- Dế Choắt tự coi mình là vai dưới, nó yếu đuối, nhút nhát nên dùng câu nghi vấn thì ý cầu khiến nhẹ hơn, mang tính chất thăm dò, phù hợp với tính cách của nó.
Bài 5.- Không thể thay thế cho nhau:
   + Đi đi con! -> Yêu cầu người con thực hiện hành động “đi”.
   + Đi thôi con. -> Yêu cầu cả con và mẹ thực hiện hành động “đi”.




          THUYẾT MINH MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH
	I. Giới thiệu một danh lam thắng cảnh.
- Phải thăm thú, quan sát hoặc tra cứu sách vở, hỏi người khác
- Nên có đủ 3 phần
- Phải có kiến thức đáng tin cậy, phương pháp thích hợp
- Kết hợp miêu tả, biểu cảm
- Lời văn chính xác, biểu cảm
II. Luyện tập.
Bài tâp 3:
* Mở bài: Hồ Hoàn Kiếm và 
Đền Ngọc Sơn là một trong những đặc trưng của Hà Nội
* Thân bài: 
 + Vị trí địa lí
 + Tên gọi, hình dáng
 + Quang cảnh quanh hồ
- Đền Ngọc Sơn : Bao nhiêu  bộ phận ( cấu tạo )
* Kết bài: Ý nghĩa của chúng trong đời sống con người.





                              CÂU CẢM THÁN
	I. Đặc điểm hình thức và chức năng
1. Ví dụ  (sgk - 43)
2. Nhận xét.
* Các câu cảm thán:
a. Hỡi ơi lão Hạc!  cảm xúc xót xa
b. Than ôi!  cảm xúc tiếc nuối.
* Đặc điểm hình thức:
   - Có chứa các từ ngữ cảm thán.
   -  Khi viết được kết thúc bằng dấu (!)
   -  Khi đọc giọng diễn cảm.
* Chức năng: Dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc của người nói, người viết.
* Chú ý Khi viết đơn, biên bản ... (VBHC) hay VBKH không sử dụng những yếu tố ngôn ngữ bộc lộ cảm xúc.
3. Ghi nhớ (sgk - 44)
II. Luyện tập
Bài 1.  Xác định câu cảm thán.
 - Không phải. Vì 1 số câu ko có chứa từ ngữ cảm thán.
 - Câu cảm thán là:
a, Than ôi! Lo thay! Nguy thay! 
b, Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi! 
c, Chao ôi, có biết đâu rằng ... thôi.
Bài 2.- Các câu đều bộc lộ tình cảm, cảm xúc.
a. Lời than thở của người nông dân dưới chế độ phong kiến.
b. Lời than thở của người chinh phụ trước nỗi truân chuyên do chiến tranh gây ra.
c. Tâm trạng bế tắc của nhà thơ trước cuộc sống (trước cách mạng)
d. Sự ân hận của Dế MÌn trước cái chết thảm thương, oan ức của Dế Choắt.
- Không có câu cảm thán vì không có hình thức đặc trưng của kiểu câu.
Bài 3.  HS tự làm


                                
                             CÂU TRẦN THUẬT
	I. Đặc điểm hình thức và chức năng
1. Ví dụ (sgk - 45)
2. Nhận xét
 + Câu  “Ôi Tào Khê!” - Câu cảm thán. 
 + Các câu còn lại là câu trần thuật:
a, - Câu 1, 2: Dùng để trình bày suy nghĩ của người viết về t/thống của dt ta.
    - Câu 3: Yêu cầu chúng ta ghi nhớ …
b, - Câu 1: Dùng để kể
    - Câu 2: Dùng để thông báo
c, - Dùng để miêu tả 
d, - Câu 2: Dùng để nhận định
    - Câu 3: Dùng để bộc lộ t/c, cảm xúc.
* Hình thức.
   - Không có đặc điểm hình thức của câu cầu khiến, nghi vấn, cảm thán.
   - Kết thúc bằng dấu (.), đôi khi là dấu (!)
* Chức năng:
   - Dùng để kể, nhận định, thông báo, miêu tả
   - Ngoài ra dùng để yêu cầu, đề nghị, bộc lộ cảm xúc.
          => Đây là kiểu câu phổ biến nhất.
3. Ghi nhớ  (sgk - 46)
II. Luyện tập
Bài 1. Xác định kiểu câu, chức năng.
a, Cả 3 câu đều là câu trần thuật.
    - Câu 1: để kể
    - Câu 2, 3: để bộc lộ t/c, cảm xúc
b, - Câu 1: Câu trần thuật dùng để kể
    - Câu 2: Câu cảm thán để bộc lộ c/x
    - Câu 3, 4: Câu trần thuật, bộc lộ t/c, cám ơn
Bài 2. So sánh
- Kiểu câu: Phần dịch nghĩa là câu nghi vấn giống kiểu câu trong nguyên tác.
     Phần dịch thơ là câu trần thuật.
- ý nghĩa:  Khác nhau về kiểu câu nhưng cùng diễn tả một ý nghĩa: Đêm trăng đẹp đã gây xúc động cho nhà thơ.
Bài 3.   Câu 1: Câu cầu khiến
 Câu 2: Câu nghi vấn
 Câu 3: Câu trần thuật
=> Cả 3 câu dùng để cầu khiến (giống), nhưng câu 2, 3 cầu khiến nhẹ nhàng, nhã nhặn hơn.
Bài 5. Đặt câu


Tiết 94       CHIẾU DỜI ĐÔ.
             (Thiên đô chiếu)
- Lý Công Uẩn –
	I. §äc - tìm hiểu chung
1. Tác giả (974 - 1028)
- Là người thông minh, nhân ái, có chí lớn và lập được nhiều chiến công, sáng lập vương triều nhà Lí.
2. Tác phẩm
  - Viết vào năm 1010 khi LCU mới lên ngôi. 
3. Đọc, chú thích
4. Thể loại:   Chiếu  (sgk)
5. Đại ý: Bày tỏ ý định dời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La.
6. Bố cục: (2 phần)
- Từ đầu … “dời đổi”: Lí do cần phải dời đô
- Phần còn lại: Thành Đại La xứng đáng là kinh đô bậc nhất.
II. Đọc - hiểu văn bản
1. Lí do dời đô
* Viện dẫn sử sách TQ:
     + Nhà Thương 5 lần dời đô
     + Nhà Chu 3 lần dời đô
=> Dời đô là điều thường xảy ra trong lịch sử.
      Mục đích: phát triển, xây dựng đất nước.
     * Chứng minh bằng thực tế:
- Nhà Đinh và Lê của ta đóng đô một chỗ (Hoa Lư) là một hạn chế. 
  + Ko theo mệnh trời, ko phù hợp với qui luật khách quan.
  + Ko biết học theo cái đúng của người xưa.
=> Kết quả: Triều đại không được lâu bền, số vận ngắn ngủi, … thích nghi. 
=> Số liệu cụ thể, suy luận chặt chẽ.Việc dời đô đã có tiền lệ, không có gì bất thường, vừa phù hợp với đạo trời, vừa thuận lòng dân.
2. Đại La xứng đáng là kinh đô bậc nhất
- Vị thế địa lí: trung tâm đất trời, mở ra bốn hướng, có núi sông, đất rộng mà bằng phẳng, cao mà thoáng, tránh lụt lội.
- Vị thế chính trị, văn hoá: Là đầu mối giao lưu, là chốn hội tụ của bốn phương
- Về phong thuỷ: Thế rồng cuộn hổ ngồi
- Về sự giàu có: Muôn vật phong phú, tốt tươi.
=> Đại La có đủ điều kiện để phát triển bền vững, trở thành kinh đô bậc nhất của các đế vương muôn đời “Khắp đất Việt ta, chỉ có nơi này là thắng địa”
III. Tổng kết
        1. Nội dung.
        2. Nghệ thuật
*GHI NHỚ : SGK


CÂU PHỦ ĐỊNH
	I. Đặc điểm hình thức và chức năng.
I. Đặc điểm hình thức và chức năng
1. Ví dụ (sgk - 52)
2. Nhận xét
* Ví dụ 1.
+ Hình thức:
 - Câu b, c, d có các từ: không, chưa, chẳng (từ phủ định)
+ Chức năng:
 - Câu b, c, d phủ định sự việc “Nam đi Huế” (không diễn ra)  Phủ định miêu tả.
* Ví dụ 2.
+ Hình thức:  Câu có từ ngữ phủ định:
 - Ko phải, …
 - Đâu có!
=> 2 câu phủ định này ko có phần biểu thị nội dung bị phủ định. 
+ Chức năng: Phản bác một ý kiến, nhận định của người đối thoại  Phủ định bác bỏ.
*Ghi nhớ (sgk - 53)
3. Chú ý.
- Để biểu thị ý nghĩa phủ định có thể sử dụng các kiểu câu:
  + Câu phủ định: Trời này chẳng lạnh 
  + Câu nghi vấn: Trời này mà lạnh µ?
  + Câu trần thuật khẳng định: Có trời mà biết nó ở đâu.
- Có thể dùng câu phủ định để biểu thị ý khẳng định (phủ định của phủ định là khẳng định):  Nó không phải là không biết.
II. Luyện tập.
 Bài tập 1/ 53.
- Câu phủ định bác bỏ.
a. Không có câu phủ định.
b. Cụ …..chả hiểu gì đâu!
- Bác bỏ điều mà Lão Hạc bị dằn vặt, đau khổ.
c. Không ……nữa đâu.
- Bác bỏ điều mà cái Tý cho rằng mẹ nó đang lo lắng. thương xót vì chị em chúng nó đói quá.
Bài tập 2.
- Các câu đều có ý nghĩa khẳng định.
- Đặt câu có ý nghĩa tương đương
- So sánh
Nhận xét: Các câu trong sgk dùng cách phủ định của phủ định để khẳng định thường có ý nghĩa khẳng định mạnh và có sức thuyết phục cao.
- Các câu khẳng định tương đương thường ít có sức thuyết phục hơn.
Bài tập 3.
- Choắt chưa dậy được, nằm thoi thóp.
- Nghĩa của nó có thay đổi.
+ Không dậy được nữa -> phủ định tuyệt đối.
+ Chưa dậy được -> phủ định tương đối.
- Câu của Tô Hoài phù hợp với diễn biến câu chuyện.





                              Đọc văn :         HỊCH TƯỚNG SĨ
                                                                                       (Trần Quốc Tuấn)
	I.Đọc-tìm hiểu chung:
1. Tác giả:
Trần Quốc Tuấn (1231-1300), là người có phẩm chất cao đẹp; có tài năng văn võ song toàn; có công lớn trong kháng chiến chống Mông-Nguyên.
2. Xuất xứ văn bản:
Công bố vào 9/1284 tại cuộc duyệt binh ở Đông Thăng Long.
3. Hịch
Là thể văn nghị luận thời xưa, do vua chúa, tướng lĩnh hoặc thủ lĩnh dùng để cổ động, thuyết phục hay kêu gọi đấu tranh.
4. Bố cục: 4 phần


	II. Đọc- hiểu văn bản:
1. Tội ác của giặc và nỗi lòng của vị chủ tướng:
a.Tội ác của giặc:
- Hành động, lời lẽ hung hãn, ngang ngược.
- Đục khoét, vơ vét cho thảo lòng tham.
→ Ngang tàng, bạo ngược.
b. Nỗi lòng của vị chủ tướng:
Đau đớn đến quặn lòng, căm tức đến bầm gan tím ruột; sẵn sàng xả thân, hi sinh để rửa mối nhục cho đất nước, cho dân tộc.
→ Khích lệ mạnh mẽ lòng căn thù giặc và nỗi nhục mất nước ở các tướng sĩ.
2. Những hành động sai trái và đúng nên làm của tướng sĩ:
a. Những hành động sai trái:
- Bàng quan trước vận mệnh của đất nước.
 Ăn chơi, hưởng lạc tầm thường.
→ Sẽ tan cửa nát nhà, thanh danh ô nhục, mắc tội với tổ tiên với xả tắc.
b. Những việc đúng nên làm:
- Nêu cao tinh thần cảnh giác.
- Chăm lo tập luyện binh pháp.
→Gia quyến mới được hạnh phúc, tông miếu mới được ấm cúng quanh năm, thanh danh mới được lưu thơm sử sách.
-Phép so sánh tương phản.
-Phép điệp ngữ tăng tiến.
=> vẽ ra hai viễn cảnh đối lập → Khích lệ mạnh mẽ lòng trung quân ái quốc, lòng tự trọng, liêm sỉ ở tướng sĩ.

	III. Tổng kết:
1. Nghệ thuật:
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục.
- Kết hợp hài hòa giữa lí và tình.
2. Nội dung:
- Hiểu được hiện thực đất nước và tội ác tày trời của kẻ thù.
- Hình ảnh và tấm lòng yêu nước yêu thương dân của vị chủ tướng tài ba Trần Quốc Tuấn.


------------------------***--------------------------
              Tiếng Việt
                                                        HÀNH ĐỘNG NÓI
	
I.Hành động nói là gì?
Là hành động được thực hiện bằng lời nói, nhằm mục đích nhất định.

	II. Một số kiểu hành động nói thường gặp:
- Hành động trình bày.
- Hành động đe dọa.
- Hành động điều khiển.
- Hành động hứa hẹn.
- Hành động hỏi.
- Hành động bộc lộ cảm xúc

	II. Luyện tập: HS tự làm
1. Mục đích của HĐN:
 Nhằm khuyên binh sĩ chuyên tâm tập luyện BTYL để chống kẻ thù, bảo vệ xả tắc.
2. Các hành động nói:
a. Dùng để hỏi:
- Trình bày (kể)
- Điều khiển 
- Trình bày 
- Cầu khiến 
b. Trình bày: Hứa hẹn 
c. Thông báo (Báo tin)
- Hỏi 
- Trình bày 
- Hỏi 
- Bộc lộ cảm xúc, kể 
Bài tập 3,  hs tự làm
HÀNH ĐỘNG NÓI (tt)
	I. Cách thực hiện hành động nói:
	      Câu
MĐ
	1
	2
	3
	4
	5

	Hỏi
	
	
	
	
	

	T.Bày
	+
	+
	+
	
	

	Đ.Khiển
	
	
	
	+
	+

	H.Hẹn
	
	
	
	
	

	BLCX
	
	
	
	
	



	 K.Câu
HĐ
	NV
	CK
	CT
	TT4

	Hỏi
	+
	
	
	

	T.Bày
	
	
	
	+

	Đ.Khiển
	+
	+
	
	+

	H.Hẹn
	
	
	
	+

	BLCX
	+
	
	+
	+




	II.Luyện tập: HS tự làm
2. Kiểu câu và hành động nói:
a. ... là phải nâng cao tinh thần ...; ... thì ta phải tiếp tục ...
b. ... Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết ...
->Tạo sự gần gũi giữa quần chúng và lãnh tụ.
3. Kiểu câu và hành động nói:
1.Anh đã nghĩ thương em như thế hay là anh đaog giúp em ...
2.Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi ...
→Dế Choắt yếu đuối, khiêm nhường, còn Dế Mèn cao ngạo, huyênh hoang, hách dịch.
4. Cách nói phù hợp:
Cách b và e →tính lịch sự, nhã nhặn và lễ phép cao hơn.







**************************************
    Đọc văn       
                                            NƯỚC ĐẠI VIỆT TA
                                                                                       (Nguyễn Trãi)

	 I. Đọc-tìm hiểu chung:
 1.Tác giả: là nhà yêu nước, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới.
 2. Xuất xứ văn bản:
Trích từ “Bình Ngô đại cáo” (1428).
 3. Thể cáo:
Là thể văn nghị luận cổ, được vua chúa hoặc thủ lĩnh dùng để trình bày một chủ trương hay công bố kết quả.



	II. Đọc, hiểu văn bản:
1.Tư tưởng nhân nghĩa:
-Yên dân: làm cho dân được yêu ổn, được hưởng thái bình, hạnh phúc.
-Trừ bạo: diệt trừ mọi thế lực làm hại đến cuộc sống yên lành của dân -  quân Minh xâm lược.
→ Nhân nghĩa gắn liền với yêu nước, chống ngoại xâm.
2. Chân lí về chủ quyền độc lập dân tộc:
- Từ ngữ khẳng định mạnh mẽ.
- Phép liệt kê sóng đôi.
→Đại Việt là quốc gai có chủ quyền độc lập. Đây là một chân lí hiển nhiên.
=> Bản tuyên ngôn độc lập(2) của dân tộc.

	III. Tổng kết:
1. Nghệ thuật:
- Lập luận chặt chẽ, lí lẽ hùng hồn.
- Kết hợp lí lẽ với thực tiễn sinh động.
2. Nội dung:
- Tư tưởng nhân nghĩa sâu sắc.
- Khẳng định mạnh mẽ nền độc lập chủ quyền của Đại Việt.


                                                 

                                         ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM 
                             VIẾT ĐOẠN VĂN TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM

	I. Khái niệm luận điểm:
Là những tư tưởng, quan điểm, chủ trương mà người viết nêu ra trong bài văn nghị luận.


	II. Mối quan hệ giữa luận điểm với vấn đề cần giải quyết trong bài văn nghị luận 
III. Mối quan hệ giữa các luận điểm trong bài văn nghị luận
Luận điểm là một hệ thống, có luận điểm chính ,luận điểm phụ.
- Các luận điểm phải sắp xếp theo trình tự hợp lí.
* Ghi nhớ : SGK
IV. Luyện tập :
1. Luận điểm của đoạn : Nguyễn Trãi là khí phách của dân tộc , là tinh hoa của dân tộc.
2. Trình bày luận điểm thành đoạn văn:
- Trình bày theo cách quy nạp: đưa ra các dẫn chứng, lí lẻ rồi khái quát thành LĐ.
- Trình bày theo cách diễn dịc nêu ra chủ đề rồi đưa dẫn chứng, lí lẻ để làm sáng tỏ.
* Ghi nhớ :sgk

	II. Luyện tập: trang 81, hướng dẫn HS tự làm
1.Diễn đạt luận điểm:
a, Khi viết cần viết ngắn gọn, súc tích để người đọc dễ hiểu
b,Công việc yêu thích của Nguyên Hồng là viết văn và dạy học
3. Viết đoạn văn: HS TỰ VIẾT



Văn bản:             BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
                                                                                     (Nguyễn Thiếp)
	
I. Đọc-tìm hiểu chung:
1. Tác giả: Nguyễn Thiếp (1723 – 1804), quê La Sơn, Hà Tĩnh. Là người thông minh, hiểu biết sâu rộng.
2. Xuất xứ: Trích từ bài tấu gửi vua Q.Trung 8/1791.
3. Thể tấu: - Tấu là loại văn thư của bề tôi, thần dân gửi lên vua chúa để trình bày sự việc, ý kiến, đề nghị.



	II. Đọc, hiểu văn bản:
1. Mục đích chân chính của việc học:
Học để biết rõ đạo - học để làm người.
2. Những lối học lệch lạc, sai trái:
- Học chuộng hình thức.
- Học cầu danh lợi.
→ Tác hại: không biết đạo làm người; chúa tầm thường; thần nịnh hót.
=> Nước mất nhà tan.
3. Chính sách giáo dục của nền chính học:
- Việc học phải được phổ biến rộng khắp.
- Thay đổi cách học (phương pháp).
4. Tác dụng của việc học chân chính
- Đất nước có nhiều người tài.
- Chế độ vững mạnh.
- Quốc gia hưng thịnh.

	III. Tổng kết:
1. Nghệ thuật:
Lập luận chặt chẽ, thuyết phục.
- Lí l ẽ, dẫn chứng hợp lí.
2. Nội dung:
- Mục đích, phương pháp học tập đúng và có ích.
- Phê phán những biểu hiện sai lệch trong việc học.
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